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Đo và ghi sổ đầy đủ 149 53,0 
Đo và ghi không đầy đủ 51 18,1 Tự theo dõi 

Không theo dõi 81 28,9 
Chỉ ăn kiêng 16 5,6 
Chỉ tập luyện 10 3,5 

Chỉ dùng thuốc 32 12,8 

Chế độ điều trị và 
tuân thủ nguyên 
tắc điều trị kết 

hợp Kết hợp thuốc với chế độ 
sinh hoạt 

223 78,1 

Đa số bệnh nhân THA tuân thủ uống thuốc đều và 
đủ (75,8%). Số bệnh nhân dùng thuốc nhưng không 
đều chiếm 12,5%. Phần lớn bệnh nhân tái khám đều 
và đúng hẹn (84,9%). Bệnh nhân THA có thực hành 
theo dõi, ghi chép huyết áp tại nhà là 53%, bệnh nhân 
không theo dõi huyết áp là 28,9%. Tỷ lệ bệnh nhân 
tuân thủ nguyên tắc điều trị kết hợp chiếm 78,1%. 

KẾT LUẬN 
Đa số bệnh nhân nhận thức được biến chứng nguy 

hiểm của THA là đột quỵ và nhồi máu cơ tim từ 65,8% 
đến 68,7%, các yếu tố nguy cơ như uống rượu, bia, hút 
thuốc lá và béo phì chiếm từ 61,6% đến 77,9%. Bệnh 
nhân đã có thái độ cần thiết phải điều trị liên tục và kéo 
dài là 77,6%, tuân thủ kết hợp điều trị là 62,6%.  

74% bệnh nhân kết hợp việc điều trị bằng thuốc với 
thay đổi lối sống, loại trừ yếu tố nguy cơ. 75,8% bệnh 
nhân uống thuốc đều và đủ. Bệnh nhân THA tuân thủ 
điều trị với việc tái khám đều và đúng hẹn và thực hiện 
đo, ghi chép theo dõi huyết áp tại nhà với tỷ lệ tương 
ứng là 84,9% và 53%. 

 
 

KHUYẾN NGHỊ 
1. Cần tăng cường công tác tuyên truyền, gi̧ o dục 

ý thức tự giác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người 
dân để họ chủ động đến khám phát hiện và được quản 
lý, điều trị bệnh THA một cách phù hợp, đúng phác đồ. 

2. Cần thiết hoàn thiện mô hình quản lý và điều trị 
THA tại cộng đồng, cần được triển khai ứng dụng tại 
các cơ sở y tế gần dân để bệnh nhân thuận tiện cho 
việc đi lại khám, chữa và phòng bệnh THA. 
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Thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ em và tiêm phòng vắc xin viêm gan B 
 mũi 1 trong 24 giờ đầu sau khi sinh tại 4 xã thuộc tỉnh Thái Bình 

 
Ngô Thị Nhu - Đại học Y Thái Bình 

Đỗ Xuân Cấp - Trung tâm Y TDP tỉnh Thái Bình 
TÓM TẮT 
Nghiên cứu được tiến hành tại 4 xã thuộc 2 huyện 

tỉnh Thái Bình: Xã Dân Chủ và xã Hoà Bình thuộc 
huyện Hưng Hà; Xã An Vũ và xã Quỳnh Thọ thuộc 
huyện Quỳnh Phụ kết quả thu được như sau: 

- Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi 3-11 đã được tiêm 
phòng đủ 3 mũi vắc xin viêm gan B còn bị nhiễm virút 
viêm gan B là 1,7%. 

- Tỷ lệ trẻ đã được tiêm vắc xin viêm gan B mũi 1 
trong 24h đầu sau khi sinh đạt 61,7%. Không có sự 
khác biệt về tỷ lệ trẻ được tiêm giữa 4 xã thuộc địa bàn 
nghiên cứu, nhưng có sự khác biệt về tỷ lệ này giữa 
các nhóm tuổi, tỷ lệ trẻ em được tiêm vắc xin VGB 
trong 24h đầu sau khi sinh cao nhất ở nhóm II (5-7 
tuổi) chiếm 96,7%; ở nhóm I (3-4 tuổi) là 46,7% và 
thấp nhất ở nhóm III (8-11 tuổi) chỉ có 41,7%. 

Từ khóa: viêm gan B. 
summary 
The research was conducted in four communes of 

two districts of Thai Binh province: Dan Chu and Hoa 
Binh communes, Hung Ha district; An Vu and Quynh 
Tho communes, Quynh Phu district. The results were 
as follows: 

- Percentage of children aged 3-11 who have been 
fully vaccinated 3 doses of hepatitis B vaccines still 
had hepatitis B virus infection was 1.7%. 

- Percentage of children who were vaccinated for 
hepatitis B Dose 1 within 24 hours after birth reached 
61.7%. There was no difference in the percentage of 
vaccinated children between four communes in the 
study area, but there was difference among age 
groups, the proportion of children are vaccinated VGB 
within 24 hours after birth: the highest rate was in 
group II (5-7 years) accounted for 96.7%, in group I (3-
4 years) was 46.7% and lowest in group III (8-11 
years) with only 41.7%. 

Keywords: hepatitis B. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Nhiễm virút viêm gan, đặc biệt nhiễm virút viêm 

gan B là một vấn đề mang tính toàn cầu. Hàng năm 
trên thế giới ước tính có khoảng 2 triệu người mang 
virút viêm gan B mạn tính chết vì xơ gan và ung thư 
gan. Có đến 90% trẻ sơ sinh, 25 - 50% trẻ từ 1 - 5 tuổi 
và 5-10% người lớn bị nhiễm virút viêm gan B trở thành 
người mang virút mạn tính [4].  
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Từ tháng 8/1997, Chính Phủ Việt Nam đã chính 
thức cho phép đưa vắc xin viêm gan B vào Chương 
trình Tiêm chủng mở rộng tiêm thí điểm cho trẻ dưới 1 
tuổi ở một số địa phương. Vắc xin được sử dụng chủ 
yếu trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng là vắc xin 
viêm gan B (Hbvaccine) do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung 
ương sản xuất. Bắt đầu từ năm 2000 đã được sử dụng 
rộng khắp tại các địa phương trong đó Thái Bình là một 
trong những tỉnh luôn đi đầu trong việc triển khai các 
hoạt động tiêm chủng mở rộng, trong những năm gần 
đây luôn duy trì được tỷ lệ tiêm đủ mũi đạt tỷ lệ cao trên 
99%. Để góp phần vào việc đánh giá hiệu quả của ch-
ương trình tiêm chủng vắc xin viêm gan B giai đoạn 
2000-2008 chúng tôi thực hiện đề tài: “Thực trạng 
nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ em và tiêm phòng vắc xin 
viêm gan B mũi 1 trong 24 giờ đầu sau khi sinh tại 4 xã 
thuộc tỉnh Th i̧ Bình” 

Mục tiêu nghiên cứu: 
1. Tỷ lệ trẻ em nhiễm vi rút viêm gan B tại 4 xã 

thuộc tỉnh Th i̧ Bình 
2. Tỷ lệ trẻ em được tiêm phòng vắc xin viêm gan B 

mũi 1 trong 24 giờ đầu sau khi sinh tại 4 xã thuộc tỉnh 
Thái Bình. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Địa bàn nghiên cứu. 
Nghiên cứu được tiến hành tại 4 xã thuộc 2 huyện 

tỉnh Thái Bình:  
- Xã Dân Chủ và xã Hoà Bình thuộc huyện Hưng 

Hà 
- Xã An Vũ và xã Quỳnh Thọ thuộc huyện Quỳnh 

Phụ. 
2. Đối tượng nghiên cứu. 
* Trẻ em từ 3 - 11 tuổi, phải đáp ứng các điều kiện 

sau: 
+ Trẻ em sinh trong giai đoạn từ 1/1/2000 đến 

31/12/2008. 
+ Hiện đang sống cùng bố mẹ ở các địa phương 

trên.  
+ Có danh sách trong sổ theo dõi tiêm chủng hàng 

tháng tại các trạm Y tế  
+ Đã được tiêm phòng đủ 3 mũi vắc xin viêm gan B 

trong chương trình tiêm chủng mở rộng. 
3. Phương pháp nghiên cứu. 
3.1. Thiết kế nghiên cứu 
Đề tài được thực hiện theo phương pháp dịch tễ học 

mô tả với điều tra cắt ngang 
- Cỡ mẫu: Cỡ mẫu để xác định tỷ lệ trẻ em bị nhiễm 

virót VGB.  
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Thay các giá trị vào công thức ta tính được n = 178 

làm tròn cỡ mẫu bằng 180 
- Chọn mẫu 
Căn cứ vào sổ theo dõi tiêm chủng hàng tháng của 

trạm y tế xã lập danh sách các trẻ em hiện đang sống 
cùng bố mẹ tại địa phương sinh ra trong giai đoạn từ 
1/1/2000 đến 31/12/2008 chia thành 3 nhóm.  

- Nhóm 1 gồm những trẻ sinh từ ngày 1/1/2007 tới 
31/12/2008 

- Nhóm 2 gồm những trẻ sinh từ ngày 1/1/2004 tới 
31/12/2006 

- Nhóm 3 bao gồm các trẻ sinh từ ngày 1/1/2000 tới 
31/12/2003.  

Mỗi nhóm trẻ em sẽ chọn ra 60 đối tượng như vậy ở 
một xã thì số trẻ chọn ra ở mỗi nhóm là 15 

Kỹ thuật lấy mẫu máu và làm xét nghiệm xác định 
kháng nguyên bề mặt HBsAg bằng test thử Determine 
của hãng Abbott. 

Xét nghiệm được thực hiện tại trạm y tế của các xã 
thuộc địa bàn nghiên cứu. 

3.2. Thời gian nghiên cứu. 
Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 6 năm 2011 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Bảng 1. Tỷ lệ trẻ có HBsAg dương tính 
Kết quả XN HBsAg Số lượng Tỷ lệ (%)  

Dương tính 3 1,7 
Âm tính 177 98,3 
Tổng 180 100 

Qua kết quả được trình bày ở bảng 1 cho thấy tỷ lệ 
trẻ em có HBsAg dương tính là 3 trong tổng số 180 trẻ 
được làm xét nghiệm chiếm tỷ lệ 1,7%.  

Bảng 2. Trẻ em có HBsAg dương tính theo địa 
phương 

Xã Số trẻ điều tra Trẻ có HBsAg (+) 
An Vũ 45 0 

Quỳnh Thọ 45 1 
Dân Chủ  45 0 
Hoà Bình 45 2 

Tổng 180 3 
Kết quả ở bảng 2 cho thấy số trẻ có HBsAg dương 

tính ở xã Quỳnh Thọ là 1 trẻ, xã Hoà Bình có 2 trẻ còn 
lại xã An Vũ và xã Dân Chủ không có trẻ nào có 
HBsAg dương tính. 

Bảng 3. Trẻ em có HBsAg dương tính theo nhóm 
tuổi 

Nhóm tuổi Số trẻ được 
điều tra 

Số trẻ  
có HBsAg (+) 

3-4 tuổi (2007-2008) 60 2 
5-7 tuổi (2004-2006) 60 0 

8-11 tuổi (2000-2003) 60 1 
Tổng 180 3 

Qua kết quả ở bảng 3 cho thấy trẻ có HBsAg 
dương tính ở nhóm tuổi 3-4 tuổi là 2, ở nhóm tuổi 8-11 
là 1 còn lại nhóm tuổi 5-7 không có trẻ dương tính với 
HBsAg. 

Bảng 4. Tỷ lệ trẻ được tiêm phòng vắc xin VGB mũi 
đầu trong 24h sau khi sinh theo địa phương 

Xã Số trẻ 
điều tra 

Số trẻ tiêm VX VGB 
≤ 24 h sau sinh 

Tỷ lệ 
(%) p 

An Vũ 45 30 66,7 
Quỳnh Thọ 45 27 60,0 
Dân Chủ 45 26 57,8 
Hoà Bình 45 28 62,2 

>0,05 

Tổng 180 111 61,7  
Kết quả được trình bày ở bảng 4 cho thấy tỷ lệ trẻ 

được tiêm vắc xin viêm gan B trong 24h đầu sau khi 
sinh cao nhất là 66,7% ở xã An Vũ và thấp nhất ở xã 
Dân Chủ là 57,8% tuy nhiên khi so sánh tỷ lệ này giữa 
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các xã thì thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê (p >0,05). 

Bảng 5. Tỷ lệ trẻ được tiêm phòng vắc xin viêm gan 
B mũi đầu trong 24h sau khi sinh theo nhóm tuổi 

Nhóm tuổi Số trẻ 
điều tra 

Số tiêm VX VGB mũi 1 
≤24h sau sinh 

Tỷ lệ 
(%) 

Nhóm I: 3-4 tuổi 60 28 46,7 
Nhóm II: 5-7 tuổi 60 58 96,7 

Nhóm III: 8-11 tuổi 60 25 41,7 
Tổng 180 111 61,7 

Qua kết quả được trình bày tại bảng 5 cho thấy tỷ lệ 
trẻ em được tiêm vắc xin viêm gan B trong 24h đầu 
sau khi sinh cao nhất ở nhóm II (5-7 tuổi) chiếm 
96,7%; tỷ lệ này ở nhóm I (3-4 tuổi) là 46,7% và thấp 
nhất ở nhóm III (8-11 tuổi) chỉ có 41,7%. So sánh về tỷ 
lệ trẻ được tiêm vắc xin VGB trong 24h đầu sau khi 
sinh giữa nhóm I và nhóm II, nhóm II và nhóm III thấy 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05), giữa nhóm I 
và nhóm III sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
(p>0,05). 

KẾT LUẬN 
- Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi 3-11 đã được tiêm 

phòng đủ 3 mũi vắc xin viêm gan B còn bị nhiễm virút 
viêm gan B là 1,7%. 

- Tỷ lệ trẻ đã được tiêm vắc xin viêm gan B mũi 1 
trong 24h đầu sau khi sinh đạt 61,7%. Không có sự 
khác biệt về tỷ lệ trẻ được tiêm giữa 4 xã thuộc địa bàn 
nghiên cứu, nhưng có sự khác biệt về tỷ lệ này giữa 
các nhóm tuổi, tỷ lệ trẻ em được tiêm vắc xin VGB 
trong 24h đầu sau khi sinh cao nhất ở nhóm II (5-7 
tuổi) chiếm 96,7%; ở nhóm I (3-4 tuổi) là 46,7% và 
thấp nhất ở nhóm III (8-11 tuổi) chỉ có 41,7%. 
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KHẢO SÁT KIẾN THỨC PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY CẤP CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI  

ở Xã THUẬN HÒA, HUYỆN AN MINH, tỉnh KIÊN GIANG NĂM 2010 
 

Mạc Hùng Tắng, Trần Đỗ Hùng 
TÓM TẮT 
Đặt vấn đề tiêu chảy là một trong những nguyên 

nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em, đặc biệt là ở 
các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Việc 
điều trị và dự phòng bệnh tiêu chảy cần có sự hợp tác 
chặt chẽ với các bà mẹ và trang bị cho người mẹ một 
số kiến thức và kỹ năng thực hành về điều trị bệnh. 
Khảo s ţ kiến thức của bà mẹ về xử lý bệnh tiêu chảy 
cấp của trẻ em tại nhà là điều cần thiết. 

Mục tiêu Xác định các bà me có kiến thức phòng 
chống tiêu chảy cấp của trẻ em dưới 5 tuổi ở xã Thuận 
Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang; Xác định mối 
liên hệ giữa đặc điểm tuổi, học vấn, nghề nghiệp, kinh 
tế, nguồn thông tin đối với kiến thức đúng về phòng 
chống tiêu chảy cấp của các bà mẹ.  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu 
mô tả cắt ngang có phân tích, thực hiện trên 335 bà 
mẹ có con dưới 5 tuổi, đang cư trú tại xã Thuận Hòa, 
huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Thu thập dữ liệu bằng 
cách phỏng vấn trực tiếp đối tượng thông qua phiếu 
khảo sát bộ câu hỏi soạn sẵn.  

Kết quả nghiên cứu Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng 
là 26,9%, có 87,5% các bà mẹ có kiến thức đúng về bù 
nước, 55,1% các bà mẹ có kiến thức đúng về gói ORS, 
63,6% bà mẹ có kiến thức đúng về dinh dưỡng trong 
tiêu chảy cấp.  

Kết luận Sự hiểu biết của các bà mẹ về vấn đề này 
có tiến bộ hơn theo thời gian. Tuy nhiên nhân viên y tế 

cần tăng cường thông tin đại chúng và hướng dẫn các 
bà mẹ về dinh dưỡng khi trẻ bị tiêu chảy cấp, vì đây là 
yếu tố quan trọng góp phần thành công trong công 
việc xử lý tiêu chảy tại nhà. 

Từ khóa: tiêu chảy, trẻ em, bà mẹ. 
summary 
Background Diarrhea is one of the leading causes 

of death for children, especially in developing 
countries, including Vietnam. The treatment and 
prevention of diarrhea requires the close cooperation 
with the mothers and it’s necessary to equip some 
knowledge and practical skills in the treatment for 
them. Survey knowledge of mothers about treatment of 
acute diarrhea among children in their home is 
essential.  

Objectives To determine knowledge of the mothers 
in prevention of acute diarrhea in children under 5 
years old in Thuan Hoa, An Minh, Kien Giang and 
determine the relationship between age, education, 
occupation, economic, information sources with the 
correct knowledge about prevention acute diarrhea of 
the mothers. 

Methods Cross-sectional descriptive analysis 
study carried out on 335 mothers having children 
under 5 years old, currently residing in Thuan Hoa, 
An Minh district, Kien Giang Province. The data was 
collected by interview subjects directly through 
prepared survey questions.  


